
mòn rất cao và chống chịu tốt các tác nhân hóa học 
gây ăn mòn.

OỞ nhiệt độ +23 C, bề mặt  thi công Mapefloor EP19 
SP cho phép lưu thông nhẹ sau 8 tiếng và cho phép 
đưa vào sử dụng sau 24 tiếng. Bảo dưỡng cuối được 
thực hiện sau 7 ngày kể từ khi thi công.

KHUYEÁN CAÙO
Không thi công Mapefloor EP19 SP nếu chưa thi 
công lớp lót Primer SN.

Thi công Mapefloor EP19 SP lên lớp Primer SN vẫn 
còn ướt. 

Không thi công Mapefloor EP19 SP trên bề mặt bị 
thẩm thấu nhiều.

Không trộn vữa theo từng phần nhỏ vì có thể sai tỷ lệ 
trộn làm vữa đóng rắn không hoàn toàn.

Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng 
mặt trời hoặc gần các nguồn nhiệt khác sau khi trộn. 

QUY TRÌNH THI CÔNG SẢN PHẨM
Trước khi thi công, đảm bảo bề mặt đã được bảo 
dưỡng đúng quy trình, cứng chắc và không có khe 
nứt hoặc các khe nứt đã được xử lý.

Làm sạch vụn vữa xi măng, bụi bẩn, dầu mỡ và các 
tạp chất khác ảnh hưởng đến khả năng bám dính 
của bề mặt.

PHẠM VI SỬ DỤNG
Dùng sửa chữa (có thể thi công lớp dày) cho các bề 
mặt bê tông chịu mài mòn mức độ cao, thi công lớp 
phủ chịu axít có khả năng chống mài mòn cao cho sàn 
bê tông có mật độ lưu thông lớn.  

Một số ứng dụng điển hình
Sửa chữa và tạo phẳng gối cầu bê tông cốt thép cho 
đường ray cẩu trục và cầu trục.
Thi công  bệ máy, bệ dầm chịu mài mòn, v.v.
Sửa chữa mép khe co dãn cho sàn công nghiệp bị 
hư hại do tác động của xe tải, xe nâng, v.v.
Thi công sàn công nghiệp chịu axít và chống mài 
mòn mức độ cao.
Thi công lớp bảo vệ chống axit và chống mài mòn 
cho bệ đỡ thiết bị và đường ống của hệ thống xử lý 
nước thải. 
Thi công lớp bảo vệ chống mài mòn cho các kết cấu 
bê tông cốt thép như đường dốc (vào gara, bãi đỗ 
xe, tầng hầm, v.v), bệ đỡ si lô và sàn chịu tải trọng 
nặng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Mapefloor EP19 SP là vữa epoxy ba thành phần, 
được sản xuất theo công thức đặc biệt do phòng thí 
nghiệm Mapei nghiên cứu và phát triển. Mapefloor 
EP19 SP gồm nhựa epoxy dạng lỏng, chất làm cứng 
chuyên dụng và cốt liệu silic chọn lọc để đảm bảo mật 
độ rất cao của vữa.

Mapefloor EP19 SP có cường độ cơ học cao và 
không bị co ngót khi đóng rắn, có khả năng chống mài 

Vữa epoxy ba thành phần, dùng cho sàn chống axít 
và chống mài mòn
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P19 SP THÔNG SỐ KỸ THUẬT (các giá trị tiêu biểu)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

OTHÔNG SỐ THI CÔNG  ở  +23 C VÀ 50% R.H.

Tỷ lệ trộn theo trọng lượng A:B:C: TP A : TP B : TP C = 4 : 1,5 : 50

Dạng hỗn hợp: Đất ẩm

Tỷ trọng của hỗn hợp: 31,9 g/cm

Phạm vi nhiệt độ thi công: O OTừ +10 C đến +40 C

OTính công tác ở +23 C: 50’ - 60’

Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 8 tiếng

Thời gian cho phép đưa vào sử dụng: 24 tiếng

Dạng sản phẩm: Lỏng nhớt Lỏng Bột

Thành phần “A” Thành phần “B” Thành phần “C”

Màu sắc: Vàng rơm Vàng rơm Màu cát

Tỷ trọng: 31,09 g/cm 31,04 g/cm

Hàm lượng chất rắn khô: 100% 100% 100%

Độ nhớt (mPa•s): 600 300

Bảo quản: 24 tháng trong bao bì còn nguyên nơi khô ráo, 
O Oở nhiệt độ +5 C đến +30 C

Phân loại mức độ độc hại theo EC 1999/45:

Trước khi sử dụng, nên tham khảo “Hướng dẫn 
an toàn chuẩn bị và thi công sản phẩm”, thông tin 
in trên bao bì và trong Tài liệu an toàn kỹ thuật

Gây kích ứng          
và có hại cho
môi trường

Ăn da tay

OTHÔNG SỐ THI CÔNG CUỐI CÙNG ở  +23 C VÀ 50% R.H.

Khả năng chống ẩm: Rất tốt

Khả năng chống chịu nhiệt độ: O OTừ -20 C đến +120 C

Khả năng chống lão hóa: Rất tốt

Khả năng chống dầu: Rất tốt

Khả năng chống axít và kiềm: Rất tốt

Cường độ chịu nén (EN 13892-2):
- sau 1 ngày:
- sau 7 ngày:

240 N/mm
260 N/mm

Cường độ chịu uốn (EN 13892-2):
- sau 1 ngày:
- sau 7 ngày:

217 N/mm
220 N/mm

Độ bám dính vào bê tông: 2> 2 N/mm  (phá hủy bề mặt)

Khả năng chống mài mòn - thí nghiệm kiểm tra 
độ mài mòn Taber (H22 disk - 1.000 g - 1.000 rev)
qua trọng lượng hao hụt:
- sau 1 ngày:
- sau 7 ngày:

2,2 g
1,1 g



Để tránh tiếp xúc trực tiếp lên da, luôn mang 
găng tay, kính bảo hộ và thi công sản phẩm 
ở khu vực được thông khí đầy đủ. Nếu bị 
sản phẩm dính vào da hoăc mắt, cần rửa 
sạch dưới vòi nước chảy và đến khám tại cơ 
sở y tế nếu cần (tham khảo tài liệu an toàn 
sản phẩm).

Mapefloor EP19 SP có hại cho môi trường 
nước, do vậy không được thải sản phẩm ra 
môi trường.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

CHUÙ YÙ
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi 
công sản phẩm trên đây được đúc kết từ 
những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của 
Mapei. Vì vậy, trong mọi trường hợp, nên 
tuân thủ một cách nghiêm ngặt các hướng 
dẫn trong Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. 
Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, vui lòng 
liên lạc với Bộ phận kỹ thuật của Mapei để 
biết thêm chi tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản 
phẩm của mình bất kỳ lúc nào mà không 
cần thông báo trước.

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 2096-5-2010.

LƯU Ý PHÁP LÝ
Nội dung của Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) 
này có thể được sao chép vào các tài liệu 
khác liên quan đến dự án nhưng không 
được quyền bổ sung hoặc thay thế bất 
kỳ điều khoản yêu cầu nào so với bản 
gốc có hiệu lực tại thời điểm thi công sản 
phẩm của MAPEI. Để cập nhật phiên bản 
mới nhất cũng như những thông tin liên 
quan đến việc bảo hành sản phẩm, vui 
lòng truy cập website: 
www.mapei.com.vn.
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ TỪ NGỮ 
HOẶC YÊU CẦU TRONG/ HOẶC XUẤT 
PHÁT TỪ TÀI LIỆU KỸ THUẬT NÀY SẼ 
LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO HÀNH CỦA 
SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY MAPEI.

Thi coâng lôùp loùt Primer SN
Ngay trước khi thi công Mapefloor EP19 
SP, bề mặt phải được xử lý ban đầu bằng 
cách thi công lớp lót gốc epoxy hai thành 
phần Primer SN đã được đóng gói sẵn theo 
định lượng.

Trộn kỹ Primer SN thành phần A với thành 
phần B, sau đó quét lên bề mặt cho đến khi 
bề mặt bão hòa.

Trộn vữa Mapefloor EP19 SP
Đổ Mapefloor EP19 SP thành phần A và B 
vào trong thùng và trộn trong vài phút. Sau 
đó, khi đang trộn vữa với tốc độ chậm, cho 
thành phần C (bột) vào và tiếp tục trộn cho 
đến khi đạt được hỗn hợp vữa đồng nhất có 
dạng như “đất ẩm”. 

Thi công vữa
Dùng bay trải Mapefloor EP19 SP lên lớp 
lót khi vữa vẫn còn ướt, sau đó đầm bề mặt 
và xoa hoàn thiện bằng bay kim loại.

Hoàn thiện
Để giảm độ xốp rỗng và bám bẩn lên bề mặt 
Mapefloor EP19 SP, có thể thực hiện một 
trong hai cách sau:

phủ bảo vệ bề mặt bằng cách thi công vài 
lớp Primer SN;

bảo vệ và làm phẳng bề mặt bằng 
Mapefloor I300 SL.

Veä sinh
Làm sạch dụng cụ và quần áo thi công bằng 
rượu ethylic khi vữa vẫn còn ướt.

LƯỢNG DÙNG
Mapefloor EP19 SP:

220 kg/m  cho độ dày 1 cm.

Primer SN:
20,200÷0,300 kg/m  tùy thuộc vào mức độ 

thấm hút bề mặt.

ĐÓNG GÓI
Mapefloor EP19 SP được đóng gói theo bộ 
55,5 kg (4 kg Thành phần A + 1,5 kg Thành 
phần B + 2 x 25 kg Thành phần C).

Primer SN được đóng gói theo bộ 20 kg:
Thành phần A: 16 kg;
Thành phần B: 4 kg.

BẢO QUẢN
Sản phẩm được bảo quản 2 năm nơi khô 

Oráo, thoáng mát ở nhiệt độ tối thiểu là +5 C.
 

HƯỚNG DẪN AN TOÀN KHI CHUẨN 

BỊ VÀ THI CÔNG SẢN PHẨM
Mapefloor EP19 SP Thành phần A có thể 
gây kích ứng khi tiếp xúc với da và mắt. 
Mapefloor EP19 SP Thành phần B chứa 
chất kiềm mạnh và các chất có hại cho sức 
khỏe khi hít phải. Nếu tiếp xúc trực tiếp với 
da, có thể gây dị ứng.

Tất cả các tài liệu tham khảo

về sản phẩm được cung cấp

theo yêu cầu và ở trang web:

www.mapei.com.vn
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CÔNG TY TNHH MAPEI VIỆT NAM

Nhà máy: Lô 8, Đường số 4, KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

ÑT: +84 235 3565 801-7 Fax: +84 235 3565 800• 

Email: marketing@mapei.com.vn  Website: www.mapei.com.vn•

Chi nhaùnh mieàn Baéc:

Tầng 6, Tòa nhà 25T1, 

Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

ÑT: +84 24 3928 7924-6

Fax: +84 24 3824 8645

Email: mapeihn@mapei.com.vn

Chi nhaùnh mieàn Trung: 

162A Nguyeãn Chí Thanh, 

P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, 

TP Đà Nẵng

ÑT: +84 236 3565 001-4

Fax: +84 236 3562 976

Email: mapeidn@mapei.com.vn

Chi nhaùnh mieàn Nam:

169/11 Nguyễn Đức Cảnh, 

(3SH-11-2 Grandview), 

P. Tân Phong, Q. 7, TP Hồ Chí Minh

ÑT: +84 28 5412 5618-19-20

Fax: +84 28 5412 5621

Email: mapeihcm@mapei.com.vn
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